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nguy cơ tương đối có HBsAg dương tính ở trẻ sinh ra 
từ các bà mẹ mang đồng thời cả HBsAg/HBeAg so 
với nhóm trẻ sinh ra từ các bà mẹ chỉ có HBsAg  
dương tính đơn thuần là 16,5[1]. Có thể do số bệnh 
nhân trong nghiên cứu của chúng tôi chưa đủ lớn do 
vậy chưa phát hiện được mối liên quan này. 

 Trẻ sinh ra từ các bà mẹ mang kháng nguyên 
HBsAg nếu có HBsAg trong máu cuống rốn thì tỷ lệ 
HBsAg(+) sau tiêm phòng cao hơn so với trẻ không 
mang HBsAg trong máu cuống rốn rõ rệt với p<0,001. 
Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của một số 
tác giả khác như nghiên  cứu của Nguyễn Thị Tuyết 
Nga thì trong 12 trẻ có máu cuống rốn dương tính với 
HBsAg, 3 trẻ vẫn có HBsAg(+) dù được tiêm phòng 
theo lịch 0-1-6 hoặc 0-1-3-12[2]. Theo nghiên cứu của 
Đỗ Tuấn Đạt  tất cả số trẻ HBsAg(+) sau tiêm chủng 
đều có ADN VGB dương tính trong máu mẹ, máu 
cuống rốn và máu con lúc 8 tháng tuổi [1]. 

Kết luận 
1. Tỷ lệ có đáp ứng miễn dịch bảo vệ ở trẻ có mẹ 

mang HBsAg trong nghiên cứu này là 80,95%. Mũi 
thứ 4 lúc 11 tháng có vai trò quan trọng trong việc tạo 
kháng thể sau tiêm phòng. Có 19,05% số trẻ sau tiêm 
phòng có HBsAg(+). 

2. Trẻ sinh ra từ những bà mẹ mang HBsAg nếu 
có HBsAg trong máu cuống rốn thì tỷ lệ HBsAg(+) 
sau tiêm chủng cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 
trẻ không có HBsAg trong máu cuống rốn. 
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Khối u cơ vân hốc mắt ác tính ở trẻ em Việt nam 
 

Phạm Trọng Văn - Đại học Y Hà Nội 
TÓM TẮT 
U cơ vân hốc mắt ác tính nằm trong nhóm các 

khối u trung bì phôi, rất hay gặp ở trẻ em và là thách 
thức cho chẩn đoán và điều trị đối với các bác sỹ mắt. 
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu 7 
bệnh nhân bị u cơ vân hốc mắt ác tính đã được điều 
trị tại bệnh viện mắt trung ương nêu bật các yếu tố 
liên quan đến bệnh như tuổi, giới, nơi cư trú và hình 
thái giải phẫu bệnh. Kết quả: U hốc mắt hay xuất 
hiện ở lứa tuổi 1-12, có bệnh cảnh lâm sàng giống 
các khối u di căn hay viêm tổ chức hốc mắt. Biểu hiện 
lâm sàng thay đổi theo vị trí và phát triển của khối u. 
Tổn thương giải phẫu bệnh thường gặp nhất là thể 
bào thai và thể hốc. CT hay MRI có tác dụng xác định 
tổn thương xương và u xâm lấn vào các khoang nội 
sọ hay xoang. Điều trị bao gồm hóa trị liệu, tia xạ sau 
khi đã sinh thiết u để khẳng định chẩn đoán. Kết 
luận: Tỷ lệ bệnh nhân sống sót đã cải thiện đáng kể 
nhờ những tiến bộ về hóa trị liệu và tia xạ. Tia xạ có 
nguy cơ gây u ác tính hốc mắt thứ phát và mất chức 
năng nhãn cầu. 

Từ khóa: U cơ vân, hốc mắt 
SUMMARY 
Orbital rhabdomyosarcoma is a common 

malignant mesenchymal tumor in children challenging 
eye doctors and pediatric oncologists. Materials and 

methods: A retrospective study is done on recent 
rhadomysarcoma in Vietnam National Institute of 
Ophthalmology to highlight the epidemiological and 
clinical aspects of the disease. Results: 
Rhadomyosarcoma occurs in children aged 1-12 with 
clinical aspects similar to metastasis or inflammatory 
lesions. Most common pathology is alveolar and 
embryonic forms. Imaging e.g MRI and CT scan is 
critical to distinguish and indentify any bone erosion. 
Treatment includes biopsy, irradiation and/ or 
chemotherapy. Conclusion: Rhadomyosarcoma has 
been taken as a specific disorder in Vietnamese 
children and therapy may help the survival rate. 
However, irradiation could be a cause of secondary 
malignancy and loss of vision. 

Key words: Orbit, rhabdomyosarcoma 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
U cơ vân ác tính (rhabdomyosarcoma) là khối u 

hiếm gặp xuất hiện với tỷ lệ hàng năm là 3/1 triệu trẻ 
em Mỹ [1]. Hốc mắt là vị trí u thường hay xuất hiện nhất 
với tỷ lệ 10%. Với các bác sỹ mắt, u cơ vân ác tính là 
khối u hốc mắt ác tính thường gặp nhất ở trẻ em [2].  

Trên thế giới đã có những nghiên cứu đáng chú ý 
về ung thư cơ vân được thực hiện từ những năm 1970 
[8] như sau: 
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1/ Nghiên cứu ung thư cơ vân I (Rb-I): Tất cả các 
bệnh nhi đều được sử dụng hóa trị liệu.  

-Các bệnh nhân nhóm I (u khu trú được cắt bỏ 
hoàn toàn) được lựa chọn ngẫu nhiên để điều trị bằng 
vincristine, actinomycine I và cyclophosphamide 
(VAC) có hay không tia xạ.  

-Các bệnh nhân nhóm II (Hình ảnh giải phẫu bệnh 
thấy u chưa được cắt hết và có thể có hạch ngoại vi) 
được điều trị bằng vicristine và actinomycine D (VA) 
kết hợp tia xạ, có hay không dùng cyclophosphamide.  

-Các bệnh nhân nhóm III (Còn sót rất nhiều u) và 
nhóm IV (U di căn) được dùng VAC và tia xạ kèm hay 
không kèm theo doxorubicin. Cyclophosphamide 
được dùng đường uống. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các bệnh nhân u hốc 
mắt khu trú đáp ứng tốt bất kể diện cắt u có rộng hay 
không (Nhóm II và III). Tỷ lệ sống sót cao 6-12 năm ở 
15/16 bệnh nhân (94%) ở nhóm I và 33/39 bệnh nhân 
(85%) ở nhóm III. Tổng tỷ lệ sống sót sau 5 năm lên 
đến 89%. Quan trọng hơn nữa là 6 trường hợp tử 
vong đã xảy ra trong 3 năm đầu, 2 là do nhiễm trùng 
và 1 là do bệnh bạch cầu cấp. Vì kết quả nghiên cứu 
này mà cắt bỏ khối u đã không được đưa vào phác đồ 
điều trị bệnh u cơ vân hốc mắt ác tính nữa.  

2/ Nghiên cứu ung thư cơ vân II (Rb-II) được thực 
hiện từ năm 1978 đến 1984: 

-Các bệnh nhân nhóm I được điều trị bằng VA hay 
VAC (Không tia xạ). 

-Các bệnh nhân nhóm II được tia xạ và điều trị 
bằng VA hay VAC liều cao 

-Các bệnh nhân nhóm III được tia xạ, VAC liều 
cao có hay không kèm doxorubicin. 

Kết quả cho thấy không có cải thiện trong nhóm 
dùng thuốc liều cao so với liều cơ bản. Bệnh nhân 
trong nghiên cứu II đáp ứng tốt hơn so với nghiên cứu 
I. Nếu phối hợp cả hai nghiên cứu thì tỷ lệ sống sót 
của bệnh nhân lên đến 93% mà không cần phải nạo 
vét tổ chức hốc mắt. 11% trong số các bệnh nhân 
nhóm III trong nghiên cứu II thất bại, u t i̧ phát và 
phải nạo vét tổ chức hốc mắt hay tia xạ. Nghiên cứu 
cũng cho thấy bệnh nhân nạo vét tổ chức hốc mắt thì 
đầu dễ bị nguy cơ nhiễm trùng hơn. Tia xạ gây đục 
thể thủy tinh và ảnh hưởng đến chức năng nhìn. U ác 
tính thứ phát có thể xuất hiện sau tia xạ. Chính vì thế 
có ý kiến đề nghị giảm bớt các phương pháp điều trị 
đi để làm giảm các nguy cơ thứ phát khác. 

3/ Nghiên cứu ung thư cơ vân III (Rb-III) nhắm vào 
các bệnh nhân nhóm II và III nhưng số lượng bệnh 
nhân không đủ lớn để lựa chọn ngẫu nhiên do bệnh 
nhân đáp ứng tốt sau nghiên cứu II. Vì thế tất cả các 
bệnh nhân nhóm II và III đều được uống VA 1 năm và 
tia xạ tại chỗ. Sau đó so sánh với kết quả nghiên cứu II 
thì không thấy khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa 
các bệnh nhân được điều trị trong nghiên cứu III và II. 

4/ Nghiên cứu ung thư cơ vân IV (Rb-IV) được tiến 
hành từ năm 1991 đến 1997, sử dụng VA cho tất cả 
các bệnh nhân nhóm I và II. Tia xạ kinh điển được áp 
dụng với các bệnh nhân nhóm II. Các bệnh nhân 
nhóm III được xếp ngẫu nhiên để điều trị bằng một 
trong ba phác đồ: 1/ VAC. 2/ VA và ifosfamide hay 3/ 

Vincristine, ifosfamide và etoposide. Các bệnh nhân 
được chia nhóm ngẫu nhiên để tia xạ liều cao hay liều 
kinh điển. Nghiên cứu cho thấy không có thay đổi so 
với nghiên cứu III. Và cũng không có khác biệt giữa 
ba phác đồ điều trị hay giữa hai phương pháp tia xạ.  

Tại Việt Nam cho đến nay chưa có báo cáo về căn 
bệnh này, chúng tôi đã tiến hành hồi cứu một số bệnh 
nhân một hai năm gần đây nhằm nêu bật các đặt điểm 
lâm sàng, giải phẫu bệnh và sơ bộ kết quả điều trị. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đây là nghiên cứu hồi cứu các bệnh nhi bị lồi mắt 

do u cơ cân hốc mắt ác tính đã được nhập viện tại 
Bệnh viện mắt trung ương từ năm 2009 đến năm 
2010. Nghiên cứu được tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Hồi cứu các kết quả phân tích giải phẫu 
bệnh. Dựa theo kết quả giải phẫu bệnh (sinh thiết u 
hay lấy u toàn bộ), chúng tôi xếp loại bệnh nhân theo 
từng nhóm theo phân loại khối u.  

Bước 2: Bệnh nhân trong từng nhóm sẽ được 
đánh giá: 

1/ Về tuổi, giới, nơi ở và các yếu tố có thể làm tăng 
nguy cơ xuất hiện u ác tính. 

2/ Về các triệu chứng lâm sàng bao gồm thời gian 
diễn biến của bệnh, và các hình thái lâm sàng (như lồi 
mắt, song thị, rối loạn vận nhãn hay đau nhức, giảm 
thị lực). 

3/ Về các dấu hiệu toàn thân. 
4/ Về chẩn đoán lúc ban đầu 
5/ Về các dấu hiệu chụp cắt lớp, cộng hưởng từ 

hay siêu âm.  
6/ Về cách thức điều trị (ngoại khoa đơn thuần, nội 

khoa đơn thuần hay phối hợp).  
7/ Về kết quả điều trị như thị lực, vận nhãn và độ 

lồi. 
Bước 3: Các bệnh nhân được mời đến khám hay 

liên lạc qua điện thoại để xác định: 
1/ Tái phát sau mổ hay điều trị nội khoa 
2/ Thời gian sống sót sau điều trị nếu là khối u ác 

tính 
Các số liệu được tập hợp và ghi chép vào bệnh án 

nghiên cứu sau đó được nhập và xử lý. 
KẾT QUẢ 
Bảy (7) bệnh nhân nghiên cứu có độ tuổi trung 

bình 4,7 ± 3,6 (1-12 tuổi) với tỷ lệ nam/ nữ là 3/4, đến 
từ Thanh hóa (3 bệnh nhân), Thái bình (1), Vĩnh phúc 
(1), Điện biên (1) và Hà tĩnh (1). Thời gian mắc bệnh 
từ 1 đến 5 năm, với 3 bệnh nhân xuất hiện bệnh ngay 
sau sinh và 1 bệnh nhân bệnh xuất hiện lúc 8 tháng 
tuổi. 2 bệnh nhân mắc bệnh mắt phải và 5 bệnh nhân 
bệnh ở mắt trái. Khối u ở thể khu trú ở đỉnh hốc mắt, 
thành trên, thành dưới hay thành trong không theo 
quy luật rõ rệt. 2 bệnh nhân xét nghiệm giả phẫu 
bệnh xác định u thể bào thai, 1 bệnh nhân thể hốc và 
4 bệnh nhân không rõ thể loại (Bảng 1).  

Các bệnh nhân đến khám vì lý do lồi mắt và kích 
thích mắt (đỏ mắt, chảy nước mắt). Chẩn đoán ban 
đầu là u hốc mắt hay viêm tổ chức hốc mắt và không 
có bệnh nào được nghĩ đến u cơ vân ngay từ lần 
khám đầu tiên.  
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Bảng 1. Mô tả các bệnh nhân 
(Bệnh nhân thứ tự số 5 đã tử vong) 

TT 1 2 3 4 5 6 7 

Giới Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam 

Tuổi 5 2 1 12 4 6 3 

Nơi ở 

Vĩnh 
Lộc 

Thanh 
Hóa 

Điện 
Biên 

Can 
Lộc 
Hà 

Tĩnh 

Vũ 
Thư 
Thái 
Bình 

Tam 
Dương 
Vĩnh 
Phúc 

Thạch 
Thành 
Thanh 
Hóa 

Thiệu 
Tãa 

Thanh 
Hóa 

Năm 
mắc 
bệnh 

2006 2009 2010 2005 2010 2006 2009 

Mắt bị 
bệnh Trái Trái Phải Trái Phải Trái Trái 

Thời 
gian 
mắc 
bệnh 
trước 
khi 

nhập 
viện 

Sau 
sinh 

Sau 
sinh 

Sau 
sinh 

Không 
rõ 2 tuần Không 

rõ 

8 
tháng 
tuổi 

Vị trí u Dới 
ngoài Đỉnh Không 

rõ 

Thái 
dương 
trên 

Trong Đỉnh Trong 

Điều trị  Viện 
nhi 

Đông 
y 

Lấy u, 
hóa 
chất 

 
Lấy u, 
hóa 
chất 

Hóa 
chất 

Giải 
phẫu 
bệnh 

Bào 
thai 

Bào 
thai 

Không 
rõ 

Không 
rõ 

Không 
rõ 

Không 
rõ 

Thể 
hốc 

 
BÀN LUẬN 
U cơ vân ác tính có nguồn gốc từ các tế bào trung 

bì thai có khả năng biệt hóa thành cơ vân. Chính vì 
thế u cơ vân cũng có thể xuất hiện ở bất kỳ một tổ 
chức nào như xoang, mũi họng mặc dù không có cơ 
bám xương ở đó.  

Đặc điểm dịch tễ học 
U cơ vân hốc mắt thường hay xuất hiện trong 10 

năm tuổi đầu tiên của trẻ nhưng đã có báo cáo u xuất 
hiện ở bệnh nhân 68 tuổi. 7 bệnh nhân của chúng tôi 
đều dưới 12 tuổi. Không rõ khác biệt nam nữ mặc dù 
y văn báo cáo u thường xảy ra ở nam giới hơn với tỷ 
lệ 5:3. 3 bệnh nhân đến từ tỉnh Thanh hóa và chỉ có 1 
bệnh nhân đến từ các tỉnh như Vĩnh phúc, Thái bình, 
Điện biên và Hà tĩnh. Đây là điểm cần lưu tâm trong 
đánh giá dịch tễ bệnh học theo vùng sinh thái (Bảng 
1).  

Đặc điểm lâm sàng 
U cơ vân hốc mắt ác tính xuất hiện âm thầm và có 

biểu hiện lâm sàng giống các tổn thương choán chỗ 
hốc mắt khác. Dấu hiệu lâm sàng điển hình và thường 
gặp nhất là lồi mắt nhanh và cấp tính. Khối u thường 
xuất hiện ở góc trên trong nhưng cũng có thể ở kết 
mạc, mi với đặc điểm là mi và kết mạc rất phù nề. 
Nếu u ở sau nhãn cầu sẽ có thể gây phù đĩa thị, nếp 
gấp hắc mạc hay liệt vận nhãn. Bệnh nhân ít khi đến 
ở giai đoạn u thâm nhiễm nội sọ hay xâm lấn xoang 
nhưng hiện tượng u xâm lấn xương có thể thấy trên 

phim chụp cắt lớp. Chẩn đoán phân biệt cần đặt ra 
với xuất huyết dưới màng xương, viêm tổ chức hốc 
mắt, nang dạng bì, u mạch máu, u bạch mạch, u tổ 
chức bào Langerhans, bệnh bạch cầu và u nguyên 
bào thần kinh ác tính [3]. 

Đặc điểm chẩn đoán hình ảnh 
CT và MRI là những chẩn đoán hình ảnh cơ bản 

được dùng để xác định vị trí và kích thước u cũng như 
để xác định u tái phát. Trên phim chụp cần chú ý hiện 
tượng u xấm lấn xương và nội sọ. Trên phim CT, u có 
độ tương phản giống như tổ chức cơ và tăng sáng khi 
tiêm thuốc cản quang [4].  

Trên phim MRI T1, u cản quang như cơ hay kém 
cản quang hơn cơ. Trên phim T2 hình ảnh u thay đổi 
từ kém cản quang hơn cho đến tăng sáng hơn so với 
tổ chức cơ và mỡ hốc mắt. Trên phim T1 sau tiêm 
thuốc cản quang thấy u có cấu trúc mạch bên trong 
tương tự với u mạch [5].  

Đặc điểm giải phẫu bệnh 
Phân loại giải phẫu bệnh bao gồm u bào thai, 

dạng hốc và biến hình. Dạng u bào thai thường gặp 
nhất. Dạng hốc ít gặp hơn nhưng có tiên lượng xấu 
nhất. Dạng u biến hình ít khi xuất hiện ở hốc mắt. U 
cơ vân dạng bào thai gồm chủ yếu là các tế bào u dài 
có hình dạng thay đổi nhân xẫm màu và bào tương 
bắt màu ưa axit. Trong thể bào thai, các tế bào u biệt 
hóa dọc theo các vệt nguyên bào cơ vân hình thành 
các tế bào hình thoi dài (Hình 2). Nhuộm axit 
hematoxylin phosphotunsten  cho thấy các các vệt 
ngang và dọc rất rõ nét. Các vệt này là các sợi actin 
và myosin có trong bào tương. Khi nhuộm hóa miễn 
dịch các vệt sợi càng trở nên rõ nét. Trong thể hốc, 
các tế bào u rất kém liên kết với cân xơ mạch trong 
nhu mô và ở nhiều vùng các tế bào nằm lơ lửng trong 
lòng hốc. Vị trí khối u có liên quan để mức độ biệt hóa 
tế bào. Loại phôi thai và biệt hóa thường xuất hiện ở 
góc mũi trên trong khi loại phế nang thường xuất hiện 
ở thành dưới hốc mắt. Số lượng bệnh nhân của chúng 
tôi nhỏ nên không rõ đặc điểm này.Nghiên cứu của 
chúng tôi chỉ xác định được 2 bệnh phẩm thể bào 
thai, 1 bệnh nhân thể hốc còn lại 4 bệnh phẩm không 
xác định được. Thiếu các phương pháp nhuộm để tìm 
sợi cơ cũng là lý do làm cho chẩn đoán khó khăn [6].  

Điều trị 
U cơ vân hốc mắt ác tính được điều trị phối hợp hóa 

trị liệu, tia xạ từ ngoài và phẫu thuật. Tại nhiều nơi điều 
trị u bao gồm sinh thiết để chẩn đoán, nhưng có nơi thì 
lại phẫu thuật cắt bỏ u rộng. Nhưng quan điểm chung 
đều cho rằng: Chỉ nên cắt bỏ u nếu không ảnh hưởng 
đến cấu trúc của nhãn cầu. Tia xạ đường ngoài với liều 
cao 40G có tác dụng kiểm soát u tốt [7]. 

Trong nửa đầu của thế kỷ 20, phác đồ điều trị 
chung với u cơ vân ác tính là cắt bỏ toàn bộ khối u và 
nạo vét tổ chức hốc mắt được áp dụng một cách hệ 
thống với loại u hốc mắt này. Nhưng cho đến những 
năm 1970, đánh gi̧  những bệnh nhân nạo vét tổ chức 
hốc mắt thấy kết quả không tốt với tỷ lệ sống sót >5 
năm chỉ khoảng 25-35%. Và tia xạ đã được đưa vào 
điều trị. Hóa trị liệu chỉ áp dụng với những u tái phát 
hay di căn. Nhưng kết quả vẫn không tốt với nhiều 
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bệnh nhân u tái ph ţ hay di căn. Bắt đầu giữa những 
năm 1960, tia xạ tại chỗ liều cao cùng với hóa trị liệu 
được áp dụng và cho đến nay nạo vét tổ chức hốc mắt 
chỉ áp dụng với những trường hợp bệnh t i̧ phát [8]. 

Tóm lại các nghiên cứu đều thống nhất một điểm 
là điều trị bằng vincristine và actinomycine D là đủ để 
kiểm soát u cơ vân ác tính thể bào thai chưa di căn và 
tia xạ chỉ nên được áp dụng với những trường hợp u 
không hết hoàn toàn. Tia xạ có thể gây bệnh lý võng 
mạc, đục thể thủy tinh, hạn chế phát triển xương mặt 
và bệnh lý thị thần kinh. Dùng hóa chất có thể gây 
ngộ độc tim như các anthracycline, nhiễm độc thận và 
vô sinh như các chất alkyl, bệnh bạch cầu cấp do 
thuốc ức chế men topoisomerase. Chính vì thế việc 
thống nhất một phác đồ điều trị ít thuốc nhất mang 
một ý nghĩa rất quan trọng. Tia xạ liều cao có định vị 
hiện nay đã được áp dụng để là giảm bớt các tác 
dụng phụ [9].  

KẾT LUẬN 
Đây là báo cáo đầu tiên về khối u cơ vân hốc mắt 

ác tính ở bệnh nhân Việt Nam cho thấy một số đặc 
điểm dịch tễ và lâm sàng của căn bệnh. Hóa trị liệu và 
phẫu thuật đã được áp dụng nhưng thời gian chưa đủ 
dài và bệnh nhân chưa nhiều để đánh giá hiệu quả. 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG HÀM DƯỚI BẰNG PHẪU THUẬT  
DÙNG NẸP VÍT KẾT HỢP XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH 

 
Vũ Anh Dũng - Trường Đại học Y Thái Bình 

Trần Bình Minh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu mô tả trên 48 bệnh nhân gãy xương 

hàm dưới được điều trị phẫu thuật kết hợp xương 
bằng nẹp nít tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ 
tháng 1/2010 đến tháng 10/2010 chúng tôi nhận thấy: 

- Lứa tuổi hay gặp nhất là 21- 40 tuổi chiếm 70,7 %. 
Tỷ lệ nam/nữ = 7/1. Nguyên nhân chủ yếu do TNGT 
(81,3%). Có 12,5 % CTSN kết hợp ở các mức độ vừa 
và nhẹ. Triệu chứng lâm sàng thường gặp và có gi̧  trị 
chẩn đoán như điểm đau chói cố định 100%; sai khớp 
cắn 87,5%. Vị trí gãy thường gặp nhất là vùng cằm 
31,9%, số BN có một đường gãy chiếm đa số 64,6%.  

- Điều trị gãy XHD tại bệnh viện tỉnh: Đa số BN 
được phẫu thuật trong thời gian từ 3- 7 ngày đầu sau 
khi xảy ra tai nạn (54,2%). Ngày điều trị cho một BN từ 
7- 15 ngày là chủ yếu (66,7%); đường mổ trong miệng 
hay được lựa chọn  (64,2%). Kết quả điều trị gần: loại 
tốt là 64,6%, khá 23,3%, kém 12,3%. Kết quả điều trị 
xa: loại tốt là 78,3%, khá 15,2%, kém 6,5%. 

SUMMARY 
Descriptive studies on 48 patients with mandibular 

fractures Surgical treatment combined with splint 
bone screws in the Hospital of Thai Binh province 
from January 1 / 2010 to March 10/2010 we found:  

- The most common age is 21-40 years old 
accounted for 70.7%. Percentage of male/female=7/1. 
The main cause by traffic accidents (81.3%). 12.5% 
CTSN have combined in the moderate and mild. 

Common clinical symptoms and diagnostic value as 
fixed points playing 100%, 87.5% incorrect bite. The 
most common fracture location is the chin area 31.9%, 
of patients with a fracture line 64.6% majority. 

- Treated mandibular fractures at the provincial 
hospital: Most patients underwent surgery during the 
period from 3-7 days after the accident (54.2%). Day 
treatment for a patient from 7 - 15 days is mainly 
(66.7%); sugar in the mouth or surgery were selected 
(64.2%). Treatment results near: good is 64.6%, 
pretty 23.3%, bad 12.3%. Remote results of 
treatment: good is 78.3%, pretty 15.2%, bad 6.5%. 

ĐẶT VẤN ĐỀ  
Chấn thương hàm mặt là một cấp cứu hay gặp, 

nguyên nhân gây nên chủ yếu do tai nạn giao thông 
(TNGT). Tỷ lệ bệnh nhân (BN) chấn thương đã tăng cả 
về số lượng và mức độ trần trọng. Theo thống kê từ 
1/2002 đến 6/2007, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái 
Bình có 1564 BN chấn thương vùng hàm mặt, trong 
đó có 668 ca gãy xương vùng hàm mặt, tỷ lệ gãy 
xương hàm dưới (XHD) chiếm 44,13% trong tổng số 
BN gãy xương, 

Hiện nay tại phòng khám cấp cứu hàm mặt Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, trung bình mỗi ngày có 
khoảng 3-5 BN đến khám cấp cứu vì chấn thương 
hàm mặt trong đó có một tỷ lệ nhất định là chấn 
thương gãy XHD. Điều trị phẫu thuật gãy XHD từ 


